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Góp phần tìm hiểu một số yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến chảy máu  
sau phẫu thuật cắt Amiđan  

tại viện Bệnh viện TAI MŨI HỌNG TRUNG ƯƠNG từ 01/2005 đến 12/2007  
                                                                                                                                                   

Phạm Trần Anh 
Bộ môn Tai mũi họng, trường Đại học Y Hà Nội 

 
Đặt vấn đề: 
Viêm Amiđan là viêm nhiễm khư trú tổ chức 

Amiđan khẩu cái. Viêm Amidan không chỉ là một 
bệnh tại chỗ mà còn gây các biến chứng như viêm 
mủ apxe quanh Amiđan,  viêm tai giữa và các biến 
chứng xa như tim, thận, khớp. Bệnh còn khá phổ biến 
ở nước ta, nó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ và 
kinh tế. Chi phí hàng năm cho việc cắt Amiđan  và 
nạo VA rất tốn kém. ở Việt Nam chưa có con số  
thống kê chính thức nhưng theo số liệu thống kê ở Mỹ 
cho thấy chi phí cho việc cắt Amiđan  và nạo VA lên 
đến trên nửa tỷ đô la hàng năm [1]. Chảy máu sau cắt 
Amiđan  vẫn là một biến chứng nguy hiểm hay gặp 
nhất, nó gây ra sự lo lắng, kéo dài thời gian điều trị và 
tăng chi phí cho việc chăm sóc sức khoẻ. Nếu người 
thầy thuốc TMH không phát hiện sớm xử trí kịp thời có 
thể gây ra ra tử vong đáng tiếc mà không ai lường 
trước được. Hạn chế tai biến này rõ ràng là mối quan 
tâm hàng đầu của bệnh nhân cũng như của phẫu 
thuật viên, và nhằm xác định các yếu tố có liên quan 
đến chảy máu sau phẫu thuật Amiđan, chúng tôi tiến 
hành nghiên cứu đề tài để đưa ra một vài nhận xét về 
tình hình chảy máu sau cắt Amiđan tại Bệnh viện 
TMH TW từ 2005 – 2007 với những mục tiêu: Góp 
phần tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến chảy máu 
sau phẫu thuật cắt Amiđan.  

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu  
1. Đối tượng nghiên cứu:  
Toàn bộ hồ sơ bệnh án của bệnh nhân được cắt 

amiđan gây mê tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung 
ương có tai biến chảy máu trong 2 năm, từ 1/2005 - 
12/2007.  

Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh án: Tất cả hồ sơ bệnh 
án của bệnh nhân được cắt amiđan gây mê tại Bệnh 
viện TMHTW có tai biến chảy máu sau phẫu thuật, có 
đủ các thông tin về hành chính và lâm sàng. Tiêu 
chuẩn loại trừ: các bệnh án không đủ tiêu chuẩn trên. 

2. Phương pháp nghiên cứu 
Phương pháp mô tả cắt ngang có phân tích, hồi 

cứu bệnh án. 
2.1. Phương pháp  thu thập số liệu 
Tập hợp hồ sơ bệnh án tại phòng lưu trữ của Viện 

Tai Mũi Họng theo tiêu chuẩn lựa chọn. 
Thu thập số liệu cần nghiên cứu. 
Lập bảng đánh giá các kết quả thu được bao gồm 

các thống kê về lâm sàng và cận lâm sàng. 
2.2. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu 
Số liệu được nhập bằng phần mềm Epi - data 3.0  

Số liệu được xử lý bằng phần mềm Epi-Info 6.0 
Kết quả nghiên cứu  
Trong giai đoạn từ tháng 1/2005 đến tháng 

12/2007 có 3619 trường hợp cắt amiđan gây mê tại 
BV Tai Mũi Họng trung ương, trong đó số trường hợp 
có tai biến chảy máu là 78, chiếm 2,16%. 

1. Tuổi:  
Chúng tôi phân loại bệnh nhân thành 5 nhóm tuổi: 

<= 10 tuổi, từ 11-20 tuổi, từ 21-30 tuổi, từ 31-40 tuổi 
và trên 40 tuổi. Tỉ lệ chảy máy gặp thấp nhất ở nhóm 
dưới 10 tuổi, chiếm 0.52%. Nhóm tuổi từ 11 - 20 tỷ lệ 
chảy máu là 2,04%. Nhóm tuổi 21~30 có tỷ lệ chảy 
máu cao nhất là 4,51%. Trong khi đó, nhóm tuổi 31-
40 có tỷ lệ chảy máu là 2.95% và nhóm tuổi trên 40 
có tỷ lệ chảy máu là 2,16% 

2. Giới 
Bảng 1. Tai biến chảy máu và giới 
 

Chảy máu Giới 
Có Không 

Tổng 

n 56 2013 2069 Nam 
% 2.75 97.25 100,0 
n 22 1528 1550 Nữ 
% 1.36 98.64 100,0 
n 78 3541 3619 Tổng 
% 2.16 97.84 100,0 

 p = 0.004 
 
Nhận xét: Nhóm bệnh nhân nam có tỷ lệ tai biến 

chảy máu cao hơn so với  nhóm nữ giới với p < 0.05,  
sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê. 

3. Nghề nghiệp  
Trong nhóm bệnh nhân có tai biến chảy máu 

chúng tôi thấy tỷ lệ học sinh - sinh viên chiếm 
38,40%; lao động nặng (nông dân + công nhân): 
20,5%; cán bộ viên chức: 24,35%; nghề tự do là 
16,75%.  

4. Địa dư 
Chúng tôi nhận thấy tỷ lệ tai biến  chảy máu ở 

nông thôn có cao hơn thành phố với (2,48% > 1,85%) 
tuy nhiên sự khác biệt  này không có ý nghĩa thống kê 
với p > 0.05. 

5. Phân bố theo mùa trong năm: 
Mùa gặp trong năm được tính là số bệnh nhân đến 

cắt A tại bệnh viện TMH Trung ương vào các mùa 
trong năm chúng tôi phân chia các mùa theo tháng 
dựa vào sự phân chia mùa theo dương lịch của 
Hoàng Xuân Hãn. 
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Biểu đồ 1. Tỷ lệ tai biến chảy máu sau cắt A theo 

mùa 
Chúng tôi nhận thấy tỷ lệ chảy máu sau cắt A cao 

nhất vào mùa thu, với tỉ lệ 2,78%. Tỉ lệ này thấp dần ở 
mùa xuân 2,21%, mùa hạ 1,99% và thấp nhất là vào 
mùa đông, chỉ có 0,59%. Tuy nhiên sự khác biệt này 
không có ý nghĩa với p > 0.05. 

6. Tai biến chảy máu và phương pháp phẫu 
thuật  

Bảng 2. Tai biến chảy máu và phương pháp phẫu 
thuật 

 
Chảy máu  Phương pháp phẫu thuật  

Có Không 
Tổng 

n 62 2564 2626 Bóc tách cắt bằng 
thòng lọng % 2,37 97,63 100,0 

n 16 977 993 Dao điện 
% 1,62 98,38 100,0 
n 78 3541 3619 Tổng 
% 2,16 97,84 100,0 

 
Nhận xét:Với phương pháp phẫu thuật cắt A gây 

mê bằng dao điện chúng tôi thấy tỷ lệ tai biến chảy 
máu là 1,62% thấp hơn so với phương pháp cắt A gây 
mê bằng thòng lọng là 2,37%. 

Sự khác biệt này không có ý nghĩa với p >0.05. 
7. Tai biến chảy máu sớm và chảy máu muộn 

với phương pháp cắt A. 
Với phương pháp cắt A bằng thòng lọng thấy tỷ lệ 

chảy máu sớm nhiều h¬n.Víi phương pháp cắt A 
bằng dao điện tỷ lệ chảy máu muộn nhiều chiếm đến 
93,75%. 

Bảng 3. Tai biến chảy máu sớm và chảy máu 
muộn với phương pháp cắt A. 

 

Phương pháp cắt Chảy máu sớm  
< 24h 

Chảy máu muộn  
> 24h  Tổng số 

n 40 22 62 Cắt bằng 
thòng lọng % 64,5 35,5 100,0 

n 1 15 16 Dao điện 
% 6,25 93,75 100,0 
n 41 37 78 Tổng 
% 52,56 47,44 100,0 

 
8. Thời gian phẫu thuật cắt A gây mê với tỷ lệ 

chảy máu 
Bảng 4. Thời gian phẫu thuật cắt A gây mê với tỷ 

lệ chảy máu 

Chảy máu  Thời gian (phút) 
Có Không 

Tổng 

n 51 2399 2450 < 30 
% 2,08 97,92 100,0 
n 26 1125 1151 30-60 
% 2,26 97,74 100,0 
n 1 17 18 >60 
% 5,55 94,45 100,0 
n 78 3541 3619 Tổng số 
% 2,16 97,84 100,0 

 
Qua bảng trên thấy rằng với nhóm bệnh nhân có 

thời gian phẫu thuật cắt A bằng phương pháp gây mê 
< 30 phút có tỷ lệ chảy máu thấp nhất, nhóm bệnh 
nhân có thời gian phẫu thuật > 60 phút tỷ lệ chảy máu 
cao hơn cả. Sự khác biệt này không có ý nghĩa thống 
kê với p > 0,05. 

9. Thời gian phẫu thuật cắt A gây mê và mức 
độ chảy máu 

Bảng 5. Thời gian phẫu thuật cắt A gây mê và 
mức độ chảy máu 

Thời gian (phút) 
Mức độ chảy máu < 30 30-60 > 60 

Nhẹ 10 18  
Vừa 15 34  

Nặng   1 
Thời gian phẫu thuật dường như cũng có liên quan 

đến mức độ chảy máu. Chúng tôi nhận thấy thời gian 
phẫu thuật tăng lên, mức độ chảy máu của bệnh 
nhân cũng nặng hơn. 

10. Chẩn đoán tiền sử thể viêm A và tai biến 
chảy máu 

Bảng 6. Chẩn đoán tiền sử thể viêm A và tai biến 
chảy máu 

Chảy máu  Chẩn đoán 
Có Không 

Tổng 

n 50 2692 2741 Viêm qu  ̧ph¸t 
% 1,82 98,18 100,0 
n 24 250 274 Viêm xơ teo 
% 8,76 91,24 100,0 
n 4 599 603 Không rõ 
% 0,66 99,34 100,0 
n 78 3541 3619 Tổng số 
% 2,16 97,84 100,0 

  
Nhận xét: Tỷ lệ chảy máu ở bệnh nhân có tiền sử 

viêm A mạn tính xơ teo có tỷ lệ chảy máu cao hơn 
(9,74% và 1,90%). Sự khác biệt này có ý nghĩa thống 
kê với p < 0,05. 

11. Hoàn cảnh xuất hiện chảy máu: 
Với sự  xuất hiện chảy máu tự  nhiên chiếm nhiều 

nhất 94,87%.Chảy máu do ho, nói khóc to là 
3,85%.Chảy máu do ăn thức ăn cứng: 1,28%. 

12. Vị trí chảy máu 
Cực dưới amiđan (cả hai bên) 49,43%. Cực trên 

amiđan (cả hai bên) 21,84%.Trụ (trước, sau) chiếm 
6,89%.Trong hốc amiđan 21,84%.Vị trí chảy máu ở 
cả hai bên chiếm 11,54%.Vị trí chảy máu ở 1 bên A 
chiếm đa số 88,46%. 
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Bàn luận 
Tuổi và giới: Tại Bệnh viện TMH Trung ương phẫu 

thuật cắt A được tiến hành gây mê nội khí quản nên 
việc cầm máu sau cắt A được kiểm soát tốt và chỉ 
định về tuổi của bệnh nhân cắt A cũng được mở rộng 
hơn. Tại đây chúng tôi thấy bệnh nhân cắt A có tuổi 
nhỏ nhất là 2 tuổi và tuổi lớn nhất là 68 tuổi. Kết quả 
nghiên cứu của chúng tôi nhận thấy bệnh nhân có tai 
biến chảy máu sau cắt A ở độ tuổi 21 - 30 chiếm tỷ lệ 
cao nhất. Đây là độ tuổi học tập và lao động chính 
của xã hội, cường độ làm việc cao và nhu cầu hòa 
nhập với sinh hoạt sớm. Hơn thế nữa cùng với sự phát 
triển về tuổi, tiền sử viêm nhiễm A tái phát nhiều lần 
gây quá trình xơ sẹo, áp xe cũng nhiều hơn, do vậy tổ 
chức xơ dính khó bóc tách và sự co hồi mạch máu 
kém đi vì thế nguy cơ chảy máu cũng tăng lên. Kết 
quả này cũng giống nhận xét của tác giả Windfuhr 
JP.: chảy máu sau phẫu thuật cắt A xảy ra nhiều hơn 
đáng kể ở nhóm người lớn [2] và một số tác giả khác: 
69% chảy máu gặp ở độ tuổi >11 [3]; 84,4% chảy 
máu sau cắt A gặp ở người lớn [4]; chảy máu sớm 
gặp ở người lớn 82,9% trong khi đó ở trẻ em là 65,9%. 
ở trẻ em tuy viêm mãn tính quá phát nhưng tổ chức A 
vẫn còn mềm mại, dễ bóc tách. Tỷ lệ số lần viêm ít 
hơn đáng kể so với người lớn và tỷ lệ quá phát đơn 
thuần chiếm nhiều. Thực tế trong kết quả của chúng 
tôi cũng thấy rằng ở lứa tuổi dưới 10 tỷ lệ tai biến chảy 
máu là thấp nhất 0,52%.  

Tỷ lệ về giới: Trong nghiên cứu thấy tỷ lệ chảy 
máu ở nam giới 2,75%, ở nữ giới 1,36%.  

Như vậy sự khác biệt về chảy máu giữa nam và nữ 
là có ý nghĩa về mặt thống kê với p<0.05 nhưng trên 
thực tế lâm sàng không có nhiều ý nghĩa. Tuy nhiên 
điều này cũng có thể giải thích do có thể ở nam giới 
quá trình viêm nhiễm A nhiều hơn do hút thuốc lá. 
Hơn nữa tâm lý sau cắt A, sự lo lắng quan tâm đến 
sức khoẻ và tuân thủ theo hướng dẫn của thầy thuốc 
ở nam giới kém hơn nữ do đó tỷ lệ tai biến chảy máu 
sau cắt A ở nam giới cao hơn. Kết quả này không 
giống với kết quả của tác giả Carmody D. [5] chảy 
máu thứ phát gặp ở nữ nhiều hơn nam và chảy máu 
gặp 84,4% ở người lớn, trong đó 58,7% là nữ giới [3]. 
Chảy máu sau cắt A ở nam nhiều hơn nữ, ý thức được 
yếu tố nguy cơ này sẽ giúp cải thiện sự chăm sóc 
bệnh nhân cho kết quả tốt trong điều trị phẫu thuật. 
Do vậy trên thực tế lâm sàng đối với bệnh nhân cắt A 
là nam giới cần được chăm sóc dặn dò kỹ càng hơn.  

Nghề nghiệp: Trong nhóm bệnh nhân có tai biến 
chảy máu, với bệnh nhân có nghề nghiệp học sinh - 
sinh viên chiếm 38,40%, lao động nặng (nông dân - 
công nhân) chiếm 20,5%, cán bộ viêm chức chiếm 
24,35%, nghề tự do chiếm 16,75%. Sự khác biệt về tỷ 
lệ tai biến chảy máu trong các nhóm nghề không có ý 
nghĩa thống kê. Tuy nhiên thấy tỷ lệ chảy máu ở 
nhóm là học sinh - sinh viên cao hơn cả có thể giải 
thích rằng ở lứa tuổi này ý thức về chăm sóc sức khoẻ 
sau phẫu thuật vẫn là thứ yếu so với ham thích giao 
tiếp và sinh hoạt trở lại bình thường.  

Địa dư: Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi thì 
nhóm bệnh nhân ở nông thôn có tỷ lệ chảy máu cao 
hơn ở thành phố (2,48% và 1,85%) sự khác biệt này 
có thể do bệnh nhân sau phẫu thuật cắt A ở nông 
thôn điều kiện sinh hoạt vệ sinh chăm sóc sau khi ra 
viện không được tốt như ở thành phố cả về thói quen 
dùng đủ thuốc và chế độ ăn uống. 

Phân bố theo mùa trong năm:  
Tỷ lệ tai biến chảy máu và thời gian phẫu thuật 

theo mùa trong năm chúng tôi thấy: Mùa Thu : 2,78% 
là cao nhất và Mùa Đông: 0,59% có  tỷ lệ thấp nhất. 
Sự khác nhau này không có ý nghĩa thống kê, nhưng 
cũng có thể thấy  tỷ lệ chảy máu cao hơn ở 2 mùa thu 
và mùa xuân do đây là mùa chuyển giao giữa 2 mùa 
nóng và lạnh, khí hậu thay đổi, không ổn định. Mùa 
Thu khí hậu hanh và khô, ngược lại mùa Xuân lại ấm 
và ẩm. Da có cảm nhận sự thay đổi nhiệt độ bên 
ngoài là 1oC, còn niêm mạc lại có thể cảm nhận được 
sự thay đổi nhiệt độ đến 1%o oC. Do sự nhạy cảm 
của niêm mạc đối với nhiệt độ như vậy nên sự biến 
đổi thời tiết có tác động đến sinh lý niêm mạc và sự 
co giãn mạch, điều này có ảnh hưởng đến sự chảy 
máu. Trong khi đó Carmody D. và cộng sự lại thấy 
rằng  tỷ lệ tai biến chảy máu gặp nhiều vào mùa thu 
và đông [5]. Điều khác nhau này có thể do khí hậu 
đặc thù ở mỗi vùng địa lý có ảnh hưởng khác nhau 
đến sự xuất hiện chảy máu sau phẫu thuật. 

Phương pháp phẫu thuật.  
Trong nghiên cứu chúng tôi thấy rằng: Với phương 

pháp cắt A giữa gây mê bằng bóc tách cắt thòng lọng 
tỷ lệ CM nói chung là 2,37% trong khi đó phương 
pháp cắt A gây mê bằng dao điện tỷ lệ chảy máu là 
1,62%. Như vậy với phương pháp cắt bằng dao điện 
tỷ lệ tai biến chảy máu thấp hơn (sự khác nhau này 
không có ý nghĩa thống kê p > 0.05). Do phương 
pháp cắt dao điện nguyên tắc là sóng điện cao tần 
làm tách rời tổ chức do vậy tổ chức mô xung quanh 
không bị giằng xé tổn thương, đồng thời lại đông điện 
bề mặt hốc A cầm máu luôn, do vậy làm giảm chảy 
máu sau phẫu thuật. Chúng tôi còn nhận thấy rằng, 
với phương pháp cắt bằng dao điện thì tỷ lệ tai biến 
chảy máu sớm là 6,25%; chảy máu muộn là 93,75%. 
Phương pháp cắt bóc tách thòng lọng có tỷ lệ tai biến 
sớm là 64,75%; chảy máu muộn là 35,5%. Tuy nhiên 
nguy cơ chảy máu muộn của phương pháp dao điện 
lại cao hơn rất nhiều so với phương pháp cắt bằng 
bóc tách thòng lọng (93,75%  so với 35.5%%). Kết 
quả này cũng phù hợp với nhận xét của tác giả C. 
Roberts và cộng sự [6], đó là do kỹ thuật cắt bằng 
dao điện đã làm bỏng một diện rộng và sâu tổ chức ở 
hốc A, có thể gây chảy máu do làm bộc lộ mạch máu 
và tạo nên một lớp hoại tử rộng và dày do vậy trong 
quá trình bong giả mạc dễ gây chảy máu. Như vậy với 
phương pháp cắt bằng dao điện có hiệu quả giảm 
chảy máu sớm nhưng lại tăng nguy cơ chảy máu 
muộn, phù hợp với nhận xét của Carmody và cộng sự 
[5]. Theo Siodlak MZ, chảy máu thứ phát gặp nhiều 
hơn ở bệnh nhân được cắt và cầm máu bằng dao 
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điện, nhưng người ta cho rằng chảy máu muộn ít khi 
trầm trọng [7]. 

Thời gian phẫu thuật cắt A gây mê và tai biến CM:  
Qua kết quả nghiên cứu chúng tôi nhận thấy với 

thời gian phẫu thuật cắt A gây mê dưới 30' có tỷ lệ 
CM là 2,08%; thời gian từ 30 - 60'  có tỷ lệ CM là 
2,26%; với thời gian trên  60', tỷ lệ này CM là 5,55%. 
Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p  < 0,05. 
Thời gian cắt A dài hơn có thể gặp ở những trường 
hợp do Amiđan bị viêm nhiễm, áp xe nhiều lần tổ 
chức xơ sẹo dày dính và rất dai cứng do vậy bóc tách 
rất khó khăn, hơn nữa hệ  mạch cung cấp máu cho 
hốc Amiđan là một phức hợp vì là hệ thống tuần hoàn 
lưới do vậy khi tổ chức xơ dai bóc tách rất dễ gây tổn 
thương và gây chảy máu và việc cầm máu sau cắt 
cũng khó khăn, phải đông điện hoặc khâu buộc kỹ 
càng hơn, đòi hỏi nhiều thời gian hơn. Do vậy nguy cơ 
chảy máu sau mổ ở những bệnh nhân này cũng cao 
hơn. Mặt khác tay nghề của phẫu thuật viên cũng có 
ảnh hưởng đến thời gian phẫu thuật trong những 
trường hợp tổ chức A xơ dính, bóc tách khó khăn, đòi 
hỏi phẫu thuật viên cẩn thận, khéo léo mới không gây 
tổn thương tổ chức xung quanh.  

Chẩn đoán tiền sử thể viêm A và tai biến chảy 
máu: Với tiền sử thể viêm A mãn tính quá phát thì tai 
biến chảy máu sau cắt A là 1,82% và thể viêm A mãn 
tính xơ teo tỷ lệ là 8,76% và với thể viêm không rõ ràng 
thì tỷ lệ tai biến chảy máu là 0,66%. Và sự khác biệt 
này là có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Điều này có 
thể giải thích rằng, với thể viêm xơ teo mà có chỉ định 
phẫu thuật đó là những trường hợp bệnh nhân có tiền 
sử viêm nhiễm abcès tái phát rất nhiều lần gây xơ, sẹo 
dính khi phẫu thuật bóc tách khó khăn, chảy máu 
nhiều, khi cầm máu cũng vất vả đòi hỏi cẩn thận đông 
điện kỹ, khâu buộc nhiều hơn do vậy khả năng chảy 
máu tái phát sau mổ cao hơn. Kết quả này phù hợp với 
nhận xét của tác giả Thomas A và cộng sự  [8].  

Hoàn cảnh xuất hiện chảy máu sau phẫu thuật: 
94,9% trường hợp bệnh nhân xuất hiện tự nhiên, 
không có nguyên nhân rõ ràng. Sự khác biệt này là 
có ý nghĩa thống kê p < 0,01. Như vậy đa số bệnh 
nhân chảy máu xuất hiện không rõ nguyên nhân nào. 
Vậy yếu tố ho, khóc, nói cười và ăn thức ăn cứng 
không ảnh hưởng nhiều đến sự xuất hiện chảy máu 
sau phẫu thuật cắt A hay nói cách khác không có sự 
khác nhau về tai biến chảy máu giữa các nhóm ăn 
kiêng [8]. Tuy nhiên những yếu tố này cũng chiếm 
một tỷ lệ nhỏ trong kết quả nghiên cứu. Như vậy nó 
cũng phần nào gây tổn thương lên vết mổ đang trong 
quá trình hồi phục, và theo truyền thống lời dặn của 
thầy thuốc đối với bệnh nhân sau mổ vẫn là nên ăn 
thức ăn lạnh, mềm và ăn uống đều đặn [7].  

Vị trí chảy máu: Vị trí chảy máu trong nghiên cứu 
của chúng tôi gặp nhiều nhất là ở cực dưới amiđan 
chiếm đến 49,43%. Tỷ lệ chảy máu ở vị trí cực trên và 
trong hốc amiđan là bằng nhau chiếm 21,84%.Chảy 
máu ở vị trí trụ trước và trụ sau chiếm 6,89%. Sự khác 
biệt này ít có ý nghĩa thống kê với p = 0,05.Điều này 

nói lên rằng trong quá trình phẫu thuật  vị trí dễ bị tổn 
thương hoặc bỏ sót nhất đó là ở cực dưới amiđan. Do 
amiđan chìm xuống đáy hoặc có nhiều thùy nhỏ dính 
vào amiđan lưỡi làm bóc tách khó khăn vì đây là phần 
tiếp cận với bó mạch thần kinh ở buồng A, vị trí khó 
quan sát, đặc biệt là khi đặt David - Boy mở miệng 
lưỡi sẽ bè ra che lấp phần cực dưới của A, nếu không 
lưu ý khi cắt sẽ bị bỏ sót. Chảy máu phần lớn do cắt 
sát A với phần còn lại. Hơn nữa đây là nơi dễ có cục 
máu đông, cần phải kiểm tra thường xuyên liên tục và 
kỹ lưỡng để loại trừ chảy máu dai dẳng, nếu không 
được lấy bỏ cẩn thận chúng thường che dấu một 
mạch máu đang chảy và chống lại quá trình đông 
máu do kết quả phân hủy fibrin.Vị trí chảy máu 1 
hoặc 2 bên amiđan: trong nghiên cứu chúng tôi gặp 
9/78 trường hợp có chảy máu cả hai bên amiđan sau 
phẫu thuật, tỷ lệ 11,54%, chảy máu 1 bên amiđan, 
chiếm 69/78 số trường hợp bệnh nhân và có tỷ lệ là 
88,46%. 

Kết luận 
Các yếu tố ảnh hưởng đến chảy máu sau phẫu 

thuật cắt A gồm có: 
Tai biến chảy máu sau cắt A gặp nhiều hơn ở nam 

giới tỷ lệ nam/nữ là 2/1. Lứa tuổi hay gặp trên 10 tuổi. 
Đặc biệt cao ở lứa tuổi 21-30 và thấp nhất là nhóm < 
10 tuổi.  

Mùa gặp tai biến chảy máu trong năm cao nhất là 
mùa thu, tiếp đến là mùa xuân mặc dù tỷ lệ cắt A 
nhiều nhất là mùa hè.  

Bệnh nhân ở nông thôn, tỷ lệ tai biến chảy máu 
cao hơn ở thành thị và chiếm số đông trong những 
bệnh nhân chảy máu là học sinh và sinh viên. 

Hai phương pháp được sử dụng chủ yếu là bóc 
tách bằng thòng lọng và dao điện. Tỷ lệ tai biến chảy 
máu ở phương pháp bóc tách bằng thòng lọng là 
2,37%, còn phương pháp dao điện là 1,62%. Với 
phương pháp bóc tách bằng thòng lọng thì tỷ lệ chảy 
máu sớm cao hơn so với phương pháp dao điện, 
nhưng ngược lại tỷ lệ chảy máu muộn lại ít gặp hơn. 

Về thời gian phẫu thuật đối với những trường hợp 
có thời gian cắt lâu hơn, thì tỷ lệ chảy máu cũng gặp 
nhiều hơn, đặc biệt là những bệnh nhân có tiền sử thể 
viêm A mãn tính xơ teo. 

Một số yếu tố liên quan như chế độ ăn, thức ăn 
hay khóc nói cười to không ảnh hưởng nhiều đến tai 
biến chảy máu. 

Vị trí chảy máu hay gặp nhất là cực dưới cả hai 
bên A, chiếm 49,43%, tiếp đến là vị trí cực trên và 
trong hốc A đều bằng nhau là 21,84%. Tổn thương 
gây chảy máu ở cả trụ trước và sau chiếm 6,89%.  

Summary 
Objectives: To identify the risk factors of post-

tonsillectomy haemorrhage. STUDY DESIGN AND 
SETTING: Descriptive cross-sectional study, using 
retrospective patients’ profiles in the National ENT 
Hospital, Hanoi on 3619 patients operated for 
tonsillectomy between January 2005 and December 
2007. We considered risk factors of all the post-
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tonsillectomy haemorrhages. RESULTS: Incidence: 
2.16%, ages 21-30: 4.51%, men 2.75%, women: 
1.36%; patients from countryside: 2.48%;  bleeding in 
autumn: 2.78%; operation with strips 2.37%; 
operation duration > 60 min: 5.55%. Bleeding on 
inferior pole: 49.43%. Spontan bleeding: 94.87%, 
bleeding on inferior pole: 49.43%. CONCLUSIONS: 
The incidence of post-tonsillectomy haemorrhage in 
our study population was 2.16%. Mean  ages : 21-30, 
occurred in men more offten than in women, mostly in 
autumn, operations with strips and long duration more 
risky, bleeding mostly spontan and on inferior pole. 
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TÓM TẮT 
Nghiên cứu dọc theo dõi trong 1 năm học, được 

triển khai trên 2058 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 tại 4 
trường tiểu học, trung học cơ sở ở  nội và ngoại thành 
Hải phòng. Kết quả cho thấy tỷ lệ cận thị tăng tỷ lệ 
thuận với khối lớp. Cận thị ở học sinh nội thành cao 
hơn so với học sinh ngoại thành. Tỷ lệ mắc mới tính 
chung cho cả tiểu học và trung học cơ sở sau 1 năm 
học ở nội thành (6,46%) cao hơn rõ so với ngoại 
thành (1,27%). Chiếu sáng học đường có ảnh hưởng 
rõ tới sự mệt mỏi thị giác sau buổi học và tỷ lệ mắc 
mới cận thị của học sinh. Ở mức chiếu sáng dưới 100 
lux có 14,06% học sinh bị giảm khả năng phân biệt 
hình nổi sau buổi học, cao gấp 2,97 lần so với ở 
nhóm có mức chiếu sáng  > 100 lux (4,74%), với  p = 
0,0038. Tỷ lệ cận thị mắc mới của học sinh có mối 
tương quan tuyến tính với hệ số độ rọi tự nhiên ở vị 
trí học tập (R2 = 0,9266).   

SUMMARY 
The follow up study was implemented during a 

school year, among 2058 school children from the 
first to ninth grades at 2 primary schools and 2 
secondary schools in urban and suburb of Hai Phong 
city. The results showed that the tendency of myopic 
prevalence increased directly proportional to grade. 
Myopic rates of students were higher in urban than in 
suburb. The incidence rate of myopia among primary 
and secondary school children after a school year 
was higher (6.46%) in urban than (1.27%) in suburb 
significantly. Classroom lighting was responsible for 

effect on visual fatigue and incident rate of school 
children. The rate of the ability to stereo depth 
perception decreased after class time was 14.06% in 
classroom with level of illumination below 100 lux, 
2.97 times higher than in classroom with level of 
illumination > 100 lux (4.74%), with p =0.0038. The 
incidence rate of myopia among school children was 
linear association with coefficient of natural 
illumination at the learning position (R2=0.9266). 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
giữa cận thị và chiếu sáng tự nhiên ở học sinh 

tiểu học và trung học cơ sở Hải phòng 
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu: học sinh từ lớp 1 đến 

lớp 9 tại 4 trường ở nội thành (tiểu học Nguyễn Du, 
THCS Trần Phú) và ngoại thành (tiểu học và THCS 
Anh Dũng) Hải Phòng. 

2. Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu dọc, cắt 
ngang từng giai đoạn 

3. Nội dung nghiên cứu và cỡ mẫu nghiên cứu: 
3.1. Nội dung nghiên cứu: 
- Khám xác định cận thị (theo phương pháp 

Donders) trước và sau năm học (2002-2003). 
- Đo độ rọi ánh sáng tự nhiên tại các vị trí học tập 

và độ rọi khuếch tán ngoài trời. Tính hệ số độ rọi tự 
nhiên (HSĐRTN) = tổng độ rọi trong lớp/ độ rọi 
khuếch tán ngoài trời. 

- Đánh giá sự mệt mỏi thị giác, đo trước và sau 
buổi học (thử nghiệm phân biệt hình nổi trong thiết bị 
VISIOTEST, Model 5200 của Mỹ) 


